TCVN
4613 : 1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - 

Kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ.

System of documents for building design -Steel structures -Conventional symbols and representation on drawings 

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2234 : 1977 : Tài liệu thiết kế- “Thiết lập bản vẽ kết cấu thép”

1. Quy định chung:

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng để thể hiện các bản vẽ kết cấu thép trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo, ở các giai đoạn thiết kế.

1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn TCVN 2: 1974 ; TCVN 12: 1974 “Tài liệu thiết kế” ; TCVN 95: 1963 “ Bu lông” ; TCVN 1901: 1975 “ Hàn” ; TCXD 09: 1972 “Tiêu chuẩn thiết kế. Kết cấu thép” và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

1.3. Những kí hiệu quy ước chung về loại vật liệu thép và các dạng liên kết trong kết cấu thép được trình bày trong bảng 1. Nếu sử dụng những kí hiệu không có trong bảng thì phải chú thích trên bản vẽ.

Bảng 1- Các kí hiệu quy ước
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9. Thép vabng. DD = U

10. Thép tam, thep s

Chi thich : Cho cdc muc e N'-1 dén N™~10
- Nhang ki hicu nay chi dung dé the hitn mat cbt thép hinh hode mat et ofiu kien
- Cac hich thudc (o, b, B, ) va 55 luong. thep hinh, Khong nhGt thiét ph the hitn trong moi

traong hop.
- KA 4 g ca 1 din thep hinh cia e biem da dio thE hit (hi 41 hi Khong cn i
ot tuong do.

Trong nhing bin v2 1 1€ nké cho phép the hicn thép hinh v thep 1dm bdng mot net dom,
hing d6i voi cdu Kién dam thép chl I, thép chi U thi ph the hién dutmg ngust tron o déu
ctnh mat cat.
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15, Bu 1ong Khin d [ip rip
tam thii
19. M6i hin doi ddu khi lap rip Phin thiy
Phia khudt
20. M6i band6i diu khi fr—
hé (o Phia th
1
Phin khut
rxxeas
21. M6i han chap khi lip rip Phia thay

Phia thi

1l 10 L
Phi khuiit

22. M6i han chp khi ch¢ tao

Chii thich : Cho ede dani mue tic N*=11 dén N°-22
Chi. dieng the hién v tri khoan 16, 16 bulong v dink tin
- Kich thitde cac ki hiéu ve theo ti Ié cia ban vé nhung duong kinh coc 15 khong dioc vé nho
on (it 1,5 dén 2mm. DG v6i 16 ghi kich thioc thong thioy doi voi buling ca dink tin ~ght kich
thuse déu dink.
= Néu ti 16 hode kich thitoe bin v¢ qua nhé khong di the hicn cac ki hicu 15 tron thi co the thay
1he bang coc ki hicu 16 khoan (ki hi¢u N'11/ G nhitng vi tri tton ung.
= Trén hin chiéu canh v 16 theo chicu doc truc dinh bulong. va dinl tan dicor thé hién b mit
nét manh ngén ong dng vdi truc dinh.
- Néu nhitng 16 ctn gia cong trude khi lép rap ket cu thi phdi thé hién ro duing kinh 16, duonz
hinh bulong v dink tén. Néu 16 khoan dicoc gia cong khi lap rap thi chi cin ghi duimg kinh 16
- Déi wdi ki hiéu N~16 cdp chink xtc duoe ghi ngay trong vong tron. com ~ chi ghi kich thuoc la
dutong kinh ciia vong tron.
Cac ki higu bang chi ghi trén hinh vé trong bing nay ph thay bang s trén bin v thit.
nhing cha nay thé hin cde gid tri sau :
a= Chitu rong canh thep chit T. canh ciia mat ot thep kich thuc lon cia 16 6 van : don vi do
bing mm.
b= Chitu ring cinh lon ciia thep géc khing déu canh : don vt do bang mm
= Chitu rong cank cia thep goc ddu canh : chitu rong canh ngan ciiu thep goe khong déu canh
chitu cao canh diing cia thep chi T kich thide nho hon tehiéu duys ciia mat cat ngang cia
thép bAng thep dai, thep tam riéng; thep la thitong ki higu la 15, kreh thie truc ngan ciia 16 o
van don vi do bang mm.
= Duang kinh thép tron, ditong kink 18 khoan hodc 16 doa ciia chi it ditoe gia cong ca khi : don
do bing mm.
= Chitu day eqni thep goc ; don i do bang mm.
= Chicu rong cia mat it ngang thep bang. thep dat. thép tam, thep L : don vi do bang mm.
N= 6 hitu hoge kich thude thep hinh theo loai
= 6 ttong mot Toai thep hink hodc kich thudc trong mat cit
m= Cép chink xac khi gia cing co khi
~ Duong kinh cdc vong tron danh 55 ki hicu cac b phan va chi tict bang 6 dén Smm.





2. Quy định về thể hiện bản vẽ

2.1. Sơ đồ hình học của kết cấu thép được thể hiện ở vị trí làm việc với tỉ lệ nhỏ (1:50 ; 1: 100 ; 1: 200 ; ...) và được vẽ ở chỗ rõ nhất trên bản vẽ đầu tiên của kết cấu đó (Hình 1). Sơ đồ được vẽ bằng nét liền mảnh tượng trưng cho đường trục của thanh.

Chú thích: Trên sơ đồ không cần thể hiện các chi tiết ghép nối và phải ghi các kích thước tổng quát của kết cấu. Trường hợp cần thiết đối với kết cấu dàn mái, trị số chiều dài thanh – bằng mm, trị số nội lực – bằng kN, được ghi trên sơ đồ và ở từng thanh ứng – trị số nội lực ghi dưới, trị số chiều dài ghi trên.
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2.2. Nếu kết cấu đối xứng được phép thể hiện sơ đồ một nửa kết cấu. Nếu biết kết cấu không đối xứng phải thể hiện sơ đồ toàn kết cấu.

2.3. Tỉ lệ thể hiện bản vẽ kết cấu thép được dùng như sau:

a)  Sơ đồ hình học: 1:50 ; 1:100 ; 1: 200 ; 1: 500

b) Hình thể hiện cấu tạo: 1:20 ; 1:50 ; 1: 100

c) Hình thể hiện chi tiết: 1: 5 ; 1:10 ; 1: 20 ; đối với chi tiết quá nhỏ được dùng tỉ lệ 1: 1 để thuận tiện cho việc gia công chế tạo.

Trên các hình vẽ của một cấu kiện cho phép dùng hai loại tỉ lệ:

- Tỉ lệ nhỏ (1: 50 hoặc 1: 100 hoặc 1:200) cho chiều dài các thanh

- Tỉ lệ lớn (1: 5 hoặc 1: 10 hoăc 1: 20 ) cho các thước có mặt cắt các thanh và chi tiết các nút kết cấu.

2.4. Trên hình vẽ toàn thể một cấu kiện phải thể hiện:

- Kích thước chính từng phần và tổng quát tính theo đường trục;

- Chiều dài thanh thép và số thứ tự (đánh số) cho từng cấu kiện thành phần;

- Mặt cắt các thanh thép.

Chú thích: Đối với những nút, mắt liên kết cần vẽ tiết theo tỉ lệ lớn phải thể hiện tất cả kích thước, đánh số thứ tự và ghi số thứ tự đó trong vòng tròn có đường kính từ 8 đến 10mm (vòng tròn này chia thành hai nửa – nửa trên ghi số thứ tự của nút, mắt liên kết; nửa dưới ghi số kí hiệu của bản vẽ có nút, mắt liên kết đó). Số kí hiệu của các thanh, các chi tiết kết cấu thép được ghi trong vòng tròn có đường kính từ 6 đến 8mm. Trong kết cấu có những thanh hoặc chi tiết giống nhau về kích thước và cấu tạo thì ghi cùng số kí hiệu nhưng đối xứng trục với nhau hoặc nghịch (N) bên cạnh số kí hiệu để tránh nhầm lẫn khi gia công. Đối với những thanh chính tổ hợp nhiều thanh phải vẽ mặt cắt theo đúng kiểu (hình thức) tổ hợp thực tế khí tính toán thiết kế kết cấu.

2.5. Trên bản vẽ kết cấu phải ghi rõ:

- Các kích thước cần thiết cho việc gia công sản xuất, thi công lắp dựng;

- Số kí hiệu của các thanh thép, các nút, các chi tiết, các cấu kiện;

- Kí hiệu các cấu kiện, các mặt cấu kiện (dùng các chữ in hoa – thường là chữ đầu của tên cấu kiện – và các chữ A’ Rập để kí hiệu) ;

- Cường độ chịu kéo, cắt của các loại thép dùng làm kết cấu;

- Số hiệu thép, loại que hàn, cường độ gàn, chiều cao, chiều dài đường hàn;

- Cốt cao độ của chân đỉnh cột, đế đèn, đỉnh dầm... ;

- Những điểm cần chú ý khi gia công cấu kiện và khi thi công lắp dựng;

- Sự liên quan giữa các tờ bản vẽ.

2.6. Khi thể hiện các kết cấu phức tạp phải vẽ tách một số chi tiết như các nút, các mắt liên kết ba chiều v..v... Các chi tiết vẽ tách này cũng phải có các hình chiếu, hình cắt, hình khai triển cần thiết để thể hiện rõ các bộ phận phức tạp, khó thấy.

2.7. Các bản vẽ kết cấu thép phải có bảng thống kê vật liệu theo hình thức trình bày dưới đây. Nếu kết cấu thể hiện trên nhiều bản vẽ thì bảng thống kê vật liệu được ghi ở bản vẽ cuối cùng và thường được đặt ngay trên khung tên.

Bảng thống kê các loại thép

	Tên và số lượng cấu kiện
	Số kí hiệu
	Hình dáng kích thước (mm)
	Chiều dài (m)

Diện tích (m2)
	Số lượng
	Tổng chiều dài (m) diện tích (m2)

	
	
	
	
	Một cấu kiện
	Toàn bộ cấu kiện
	

	
	
	
	
	
	
	


Bảng phân loại thép

	Loại thép
	
	

	Chiều dài (m) hay diện tích (m2)
	
	

	Trọng lượng (T)
	
	

	Chú thích : Diện tích (m2) để thống kê thép tấm


Phụ lục

1. Bản vẽ kết cấu dàn mái. Ví dụ minh hoạ ( hình 2)

2. Các hình vẽ tách các chi tiết kết cấu thép. Ví dụ minh hoạ ( hình 3). So với hình chiếu đứng vị trí các hình chiếu khác đặt như sau: Nhìn từ trên xuống - đặt ở dưới ; nhìn từ dưới lên - đặt ở trên ; nhìn từ phải sang - đặt bên phải ; nhìn từ trái sang - đặt bên trái. Phía trên mỗi hình chiếu đứng phải đánh dấu bằng một chữ in hoa kèm theo mũi tên chỉ hướng, còn trên hình chiếu kia cũng phải ghi chữ in hoa tương ứng ( ví dụ: A A)

3. Kết cấu hỗn hợp thép tròn với thép hình, chủ yếu là thép tròn. Ví dụ minh hoạ (Hình 4)
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